
ơn 20 năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới
toàn diện nền kinh tế, quá trình hình
thành và phát triển các khu công nghiệp

(KCn) đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng
mới hiện đại, góp phần mở rộng nhanh chóng
nguồn vốn và trở thành yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến tốc độ tăng trưởng gDp, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, giải quyết hàng triệu việc làm, tạo
thu nhập ở Vn. trước đây, đã có nhiều công trình
nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của các KCn, tuy
nhiên, tác động của các KCn đối với nâng cao
chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương
chưa được chú ý đến một cách đầy đủ, nhất là về
phần định lượng. Do đó, nhận diện được một cách
khoa học các tác động của KCn đối với chất lượng
cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương là một
thách thức dành cho các nhà nghiên cứu chính
sách ở Vn. Để thực hiện điều này, tác giả tiến
hành một nghiên cứu điển hình tại tỉnh Bến tre
nhằm tìm kiếm những bằng chứng thực tiễn. nội
dung bài viết tập trung vào hai vấn đề chính: Mô
hình định lượng các yếu tố tác động và gợi ý chính
sách cho địa phương.

1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Khi đề cập đến khái niệm về sự hài lòng của

cộng đồng, Knop và Steward (1973) [1] cho rằng
có hai vấn đề liên quan đến khái niệm sự hài lòng
của cộng đồng:

Vấn đề thứ nhất, chính là bản thân thuật
ngữ “Cộng đồng”. Cộng đồng có thể được hiểu theo
hai hướng tiếp cận: (1) Cộng đồng như là một hình

thể xã hội thực tế thể hiện qua tính địa phương;
(2) cộng đồng được xem xét trong một phạm vi rất
rộng của những hoạt động và những đặc tính cụ
thể điển hình cho cuộc sống hàng ngày nhưng
không nhất thiết tương đồng với nhau về một
phương diện nào đó.

Vấn đề thứ hai, chính là ý nghĩa của “Sự hài
lòng”, có thể được khái niệm hóa như là những
nhận thức, đánh giá của các cá nhân về những
trải nghiệm của họ trong quá trình quan sát và
cảm nhận về cộng đồng. Kể từ thập niên 40 đến
nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu nhận
diện các tác động đến sự hài lòng của cộng đồng
dưới những góc độ khác nhau. tổng hợp các yếu
tố tác động đến chất lượng cuộc sống của cộng
đồng dân cư được mô tả qua hình 1.

1.1 Thang đo và biến quan sát

trên cơ sở của phương pháp chuyên gia (nhất
là trao đổi với các chuyên gia tại Bến tre), các
thang đo của các biến quan sát sử dụng thang
điểm Likert (5 mức độ) được lựa chọn cho phù hợp
để tiến hành phân tích nhân tố khám phá (eFa).
Có 10 yếu tố tác động và 53 biến quan sát bao
gồm: (1) thu nhập (thay đổi, ổn định và cơ hội
tìm kiếm thu nhập); (2) việc làm (cơ hội tìm kiếm
việc làm, nghề nghiệp ổn định, thay đổi nghề
nghiệp việc làm và cơ hội việc làm cho phụ nữ);
(3) tính gắn kết xã hội (mối quan hệ bà con và
láng giềng, sự tương trợ, hợp tác, tham gia hoạt
động xã hội, quan hệ thân thiện và tin cậy); (4)
cơ sở hạ tầng (thay đổi chất lượng đường xá và hệ
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Sự Hài Lòng Chung Của Cộng Đồng

Dịch vụ tiện ích công: Giao thông và phương tiện di 
chuyển, truyền thông và liên lạc; hệ thống mua bán lẻ, 
mua sắm và ăn uống; hệ thống xử lý rác thải, nước thải, 
chất thải rắn; y tế, chăm sóc sức khoẻ; giáo dục; trường 
học; trợ giúp pháp luật; cung cấp nhà ở tốt cho người có 
thu nhập thấp. (Johnson & Knop, 1970; Rojek & cộng sự, 
1975; Howard Ladewig & Glenn C. McCann, 1980; 
William F. Stinner, Mollie Van Loon, 1992; Rebecca 
Filkins, John C. Allen, Sam Cordes, 1999; Smith M. K., 
2008) 

Cơ sở hạ tầng: Chất lượng đường sá và hệ thống giao 
thông; điện; nước… (Marans & Rodger, 1975; Howard 
Ladewig & Glenn C. McCann, 1980; Rebecca Filkins, 
John C. Allen, Sam Cordes, 1999) 

Sức khỏe: Ô nhiễm không khí; tiếng ồn; chất thải; các 
loại bệnh.  (Robert Nurick & Victoria Johnson, 1998) 

Đất đai – nhà ở: Thu hồi đất đai; đền bù giải toả; việc 
làm liên quan đến đất nông nghiệp và sử dụng đất.  
(Howard Ladewig & Glenn C. McCann, 1980) 

Chính quyền  địa phương: Hoạt động của chính quyền 
địa phương; vai trò của chính quyền địa phương trong 
giải quyết ô nhiễm; thông tin đến người dân; có trách 
nhiệm quan tâm đến các nhu cầu của cộng đồng; ra 
quyết định có sự tham gia của người dân; đặc điểm của 
chính quyền địa phương (thân thiện hay không thân 
thiện). (Howard Ladewig & Glenn C. McCann, 1980; 
William F. Stinner, Mollie Van Loon, 1992;) 

Môi trường tự nhiên: Cảnh quan môi trường sạch đẹp, 
an toàn; khí hậu, không khí; nguồn nước; đất đai; chất 
thải, rác thải; tiếng động, tiếng ồn. (Marans & Rodger, 
1975; Howard Ladewig & Glenn C. McCann, 1980; 
William F. Stinner, Mollie Van Loon, 1992; Robert 
Nurick & Victoria Johnson, 1998; Smith M. K., 2008)

Đặc điểm cá nhân: Tuổi; giới tính chủ hộ; nhận thức 
và kinh nghiệm cá nhân; quy mô hộ gia đình; nghề 
nghiệp; số năm sống tại địa phương; số năm đi học/ 
trình độ giáo dục; đối tượng kiếm thu nhập chính 
trong gia đình; người nhập cư/người địa phương. 
(Davies, 1945; Jesser, 1967; Marans & Rodger, 1975; 
Goudy, 1977; Rebecca Filkins, John C. Allen, Sam 
Cordes, 1999; Howard Ladewig & Glenn C. McCann, 

Việc làm: Cơ hội tìm kiếm việc làm cho bản thân; sự 
đảm bảo/ổn định về việc làm; cơ hội thăng tiến trong 
nghề nghiệp; việc làm cho phụ nữ; việc làm cho 
người lớn tuổi; việc làm cho người nhỏ tuổi; việc làm 
cho người kém may mắn. (Howard Ladewig & Glenn 
C. McCann, 1980; Wilkinson, 1991; Brown, 1993; 
Mollie Van Loon, 1992; Rebecca Filkins, John C. 
Allen, Sam Cordes, 1999) 

Tính gắn kết xã hội: Cơ hội phát triển các mối quan 
hệ cá nhân (gia đình, bạn bè, dòng họ, láng giềng); có 
sự tương trợ, giúp đỡ từ những người khác trong lúc 
khó khăn; có sự hợp tác của cư dân trong việc giải 
quyết các vấn đề địa phương; mức độ tham gia của 
người dân vào các hoạt động của cộng đồng, xã hội; 
cộng đồng thân thiện hay không thân thiện; cộng 
đồng đáng tin cậy hay không đáng tin cậy. (Howard 
Ladewig & Glenn C. McCann, 1980; Wilkinson, 1991; 
Brown, 1993; Mollie Van Loon, 1992; Rebecca Filkins, 
John C. Allen, Sam Cordes, 1999) 

Văn hóa xã hội: Sự thoả mãn về tinh thần, tín 
ngưỡng, tôn giáo; lao động nhập cư và vấn đề an 
ninh; hoạt động vui chơi giải trí; hoạt động cộng đồng 
mang bản sắc văn hoá địa phương. (Howard Ladewig 
& Glenn C. McCann, 1980; William F. Stinner, Mollie 
Van Loon, 1992; Rebecca Filkins, John C. Allen, Sam 
Cordes, 1999; Smith M. K., 2008; Smith M. K., 2008) 

Thu nhập: Thu nhập; cơ hội tìm kiếm thu nhập cao 
hơn; khả năng sinh kế ở địa phương; đảm bảo tài 
chính khi nghỉ hưu/về già.  (Jesser, 1967; Marans & 
Rodger, 1975; Goudy, 1977; Ladewig & Glenn C. 
McCann, 1980; William F. Stinner, Mollie Van Loon, 
1992; Brown, 1993; Rebecca Filkins, John C. Allen, 
Sam Cordes, 1999) 
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thống giao thông, khả năng tiếp cận và sử dụng
điện, nước sinh hoạt, chất lượng và giá điện nước);
(5) dịch vụ tiện ích công (thay đổi của dịch vụ giao
thông, thông tin liên lạc, thương mại – dịch vụ,
vệ sinh môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe, cơ
sở vật chất của giáo dục, dịch vụ đào tạo, dạy
nghề, tư vấn và trợ giúp pháp luật); (6) văn hóa –
xã hội ( thay đổi về đời sống tinh thần, vui chơi –
giải trí, sinh hoạt cộng đồng, an ninh trật tự xã
hội); (7) môi trường tự nhiên (thay đổi về cảnh
quan, môi trường sinh sống, ô nhiễm nước, không
khí, tiếng ồn, xử lý chất thải và nước thải); (8) sức
khỏe (mức độ ảnh hưởng ô nhiễm đến sức khỏe
của không khí, khói bụi, nguồn nước, tiếng ồn,
chất thải); (9) đất đai – nhà ở (thay đổi tình trạng
nhà ở, quy hoạch đất cho xây dựng KCn); (10)
chính quyền địa phương (năng lực quản lý, thái
độ, phổ biến thông tin, quan tâm đến nhu cầu của
cộng đồng, đào tạo – dạy nghề cho lao động).

1.2 Phương pháp nghiên cứu và phân tích
dữ liệu

nghiên cứu được tiến hành thông qua 2 giai
đoạn: 

- giai đoạn 1: nghiên cứu định tính nhằm xây
dựng và phát triển hệ thống khái niệm/thang đo
và các biến nghiên cứu từ đó tiến hành xây dựng
bảng câu hỏi điều tra khảo sát.

- giai đoạn 2: thông qua sự trợ giúp của phần
mềm SpSS for Window 16.0, quá trình nghiên cứu
định lượng được thực hiện qua 2 bước:

+ phân tích nhân tố khám phá (eFa): Kiểm
định các nhân tố ảnh hưởng và nhận diện các yếu
tố theo đánh giá của cộng đồng dân cư được cho
là phù hợp.

+ Sử dụng mô hình hồi quy bội (regression
analysis): Được ứng dụng trong việc nhận diện các
nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và đảm bảo
có ý nghĩa thống kê và đánh giá mức độ ảnh
hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của cộng
đồng. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu và cách thức thu
thập thông tin

- Để ứng dụng mô hình trong thực tiễn, nhóm
nghiên cứu đã tiến hành điều tra hộ gia đình tại
các địa bàn sau: 

+ KCn giao Long, có 3 xã giáp ranh: an phước
(gồm 4 ấp: 1, 2, 3, và 4); Quới Sơn (gồm 4 ấp: 4, 7,
8, và 9); giao Long (gồm 1 ấp: 6).  

+ KCn an hiệp, thuộc xã an hiệp, huyện

Châu thành, tỉnh Bến tre (gồm 2 ấp: an hòa và
thuận Điền).

- thời gian điều tra và thu thập dữ liệu được
tiến hành từ tháng 10 đến tháng 11/2009 [2].

- Với quy mô mẫu điều tra 403 hộ theo phương
pháp chọn mẫu thuận tiện, chú trọng nhiều đến
phương pháp điều tra xã hội học, và quá trình
quản lý khảo sát được thực hiện thông qua phỏng
vấn trực tiếp những cá nhân là chủ hộ gia đình
bằng bảng câu hỏi được thiết kế theo 53 biến quan
sát qua thang điểm Likert 5 điểm. nhóm nghiên
cứu thực hiện tiến hành khảo sát thử nghiệm với
20 hộ gia đình thuộc diện đối tượng nghiên cứu.
thông qua đó, các biến quan sát được điều chỉnh
lại và hoàn chỉnh bảng câu hỏi phù hợp hơn với
thực tế địa phương. Sau đó, tiến hành điều tra đại
trà chính thức tại các địa bàn nghiên cứu.

2. Kết quả ứng dụng
2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

nhận diện các nhân tố: Các nhân tố và các
biến quan sát để tiến hành phân tích nhân tố
khám phá (eFa) được mô tả chi tiết gồm 10 nhân
tố với 53 biến quan sát. thực hiện phân tích nhân
tố (eFa) cho các kiểm định được đảm bảo:

(1) Độ tin cậy của các biến quan sát (Factor
loading > 0,5)

(2) Kiểm định tính thích hợp của mô hình (0,5
< KMo = 0,801 < 1)

(3) Kiểm định Bartlett về tương quan của các
biến quan sát (Sig. = 0,000 < 0,05)

(4) Kiểm định phương sai cộng dồn (Cumula-
tive variance = 64,735% > 50%)

Sau 3 vòng phân tích eFa dựa trên 4 tiêu
chuẩn đã đề cập được thỏa mãn, Bảng 1 cho thấy
có 9 biến quan sát đã bị loại bỏ, còn lại 44 biến
quan sát đưa vào được rút gọn thành 12 nhân tố:

(1) Nhân tố thứ nhất (ký hiệu: F1)

gồm 8 biến quan sát (hea2, hea4, enV3,
enV5, enV6, inF4, inF5 và puS4). Các biến
quan sát trong nhân tố thứ nhất thuộc các thành
phần: Môi trường tự nhiên (natural environment
Scale), sức khỏe (health Scale), cơ sở hạ tầng (in-
frastructure Scale) và dịch vụ tiện ích công (public
utility Services Scale); trong đó đề cập đến 2 yếu
tố chính là nước và chất thải, rác thải. Do đó, có
thể đặt tên F1 là “Chất lượng nguồn nước và dịch
vụ vệ sinh môi trường”.

(2) Nhân tố thứ hai (ký hiệu: F2)
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Ma trận nhân tố xoay

Nhân tố

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HEA2 0,80

HEA4 0,79

ENV3 0,75

ENV6 0,66

INF5 -0,61

PUS4 -0,59

ENV5 0,55

INF4 -0,53

GOV1 0,72

GOV2 0,72

GOV6 0,69

GOV3 0,66

GOV7 0,66

GOV5 0,55

GOV4 0,51

HEA3 0,84

ENV4 0,83

ENV2 0,82

HEA1 0,80

EMP1 0,83

INC1 0,78

EMP4 0,77

INC3 0,59

SOL5 0,78

SOL6 0,76

SOL1 0,76

SOL3 0,53

CUL5 0,81

CUL4 0,79

CUL6 0,70

INC2 0,87

EMP2 0,85

PUS7 0,80

GOV8 0,68

PUS8 0,66

PUS1 0,72

INF1 0,64

HOU2 0,54

PUS6 0,76

PUS3 0,58

PUS5 0,57

CUL3 0,71

CUL2 0,63

INF3 0,66

Bảng 1. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) trong ma trận nhân tố xoay vòng 3
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gồm 7 biến quan sát (goV1, goV2, goV3,
goV4, goV5, goV6 và goV7). Các biến quan sát
trong nhân tố thứ hai thuộc thành phần: Chính
quyền địa phương (Local government Scale), nên
tên F2 vẫn là “Chính quyền địa phương”.

(3) Nhân tố thứ ba (ký hiệu: F3)

gồm 4 biến quan sát (enV2, enV3, hea1 và
hea3). Các biến quan sát trong nhân tố thứ ha
thuộc 2 thành phần: Môi trường tự nhiên (natural
environment Scale) và sức khỏe (health Scale);
liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của khói bụi và
tiếng ồn đến sức khỏe, nên có thể đặt tên cho F3
là “Môi trường – Sức khỏe”.

(4) Nhân tố thứ tư (ký hiệu: F4)

gồm 4 biến quan sát (inC1, inC3, eMp1 và
eMp4). Các biến quan sát trong nhân tố thứ tư
thuộc 2 thành phần: thu nhập (income Scale) và
việc làm (employment Scale); liên quan đến cơ hội
tìm kiếm thu nhập và việc làm của người dân địa
phương, nên F2 được đặt tên là “Cơ hội tìm kiếm
việc làm và thu nhập”.

(5) Nhân tố thứ năm (ký hiệu: F5)

gồm 4 biến quan sát (SoL1, SoL3, SoL5 và
SoL6). Các biến quan sát trong nhân tố thứ năm
thuộc thành phần: tính gắn kết xã hội (Social Sol-
idarity Scale); thể hiện các mối quan hệ ràng buộc
xã hội với bạn bè, người thân họ hàng, và những
người dân nói chung trong cộng đồng. Do đó tên
F5 là “tính gắn kết xã hội”.

(6) Nhân tố thứ sáu (ký hiệu: F6)

gồm 3 biến quan sát (CuL4, CuL5 và CuL6).
Các biến quan sát trong nhân tố thứ sáu thuộc
thành phần: Văn hóa – xã hội (Culture – Society
Scale); liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, đời
sống xã hội trong cộng đồng, nên F6 có tên là
“Đời sống văn hóa, an ninh xã hội”.

(7) Nhân tố thứ bảy (ký hiệu: F7)

gồm 2 biến quan sát (inC2 và eMp2), được
đặt tên là “tính ổn định trong thu nhập, việc
làm”.

(8) Nhân tố thứ tám (ký hiệu: F8)

gồm 3 biến quan sát (puS7, puS8, goV8).
Các biến quan sát trong nhân tố thứ tám thuộc 2
thành phần: Dịch vụ tiện ích công (public utility
Services Scale) và chính quyền địa phương (Local
government Scale); liên quan đến dịch vụ giáo
dục, đào tạo, dạy nghề ở địa phương, và lợi ích của
dịch vụ này, nên có thể đặt tên F8 là “phát triển
dịch vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề”.

(9) Nhân tố thứ chín (ký hiệu: F9)

gồm 3 biến quan sát (puS1, inF1 và hou2),
Được đặt tên là “Chất lượng hạ tầng giao thông”.

(10) Nhân tố thứ mười (ký hiệu: F10)

gồm 3 biến quan sát (puS3, puS5 và puS6),
được đặt tên là “Dịch vụ tiện ích công”.

(11) Nhân tố thứ mười một (ký hiệu: F11)

gồm 2 biến quan sát (CuL2 và CuL3) được đặt
tên là “hoạt động văn hóa, giải trí”.

(12) Nhân tố thứ mười hai (ký hiệu: F12)

gồm 1 biến quan sát (inF3), được đặt tên là
“giá điện hợp lý”.

(13) Nhân tố “Mức độ hài lòng chung của cộng
đồng” (ký hiệu: SAT)

thực hiện eFa tương tự cho thang đo “Sự hài
lòng chung của cộng đồng” (overall Satisfaction
Community Scale) gồm 3 biến quan sát Sat1,
Sat2, Sat3: 

2.2 Mô hình định lượng

2.2.1 Xây dựng mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tổng quát được hiệu chỉnh sau
khi phân tích khám phá nhân tố:

Sat = f (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,
F10, F11, F12)

Việc xem xét trong các yếu tố từ F1 đến F12,
yếu tố nào thật sự tác động đến mức độ hài lòng
chung Sat một cách trực tiếp sẽ được thực hiện
bằng phương trình hồi quy tuyến tính bội: 

Sat  = B0 + B1F1 + B2F2 + B3F3 + B4F4 + B5F5
+ B6F6 + B7F7 + B8F8 + B9F9 + B10F10 + B11F11 +
B12F12 + ei

trong đó, các biến đưa vào phân tích hồi quy
được tính nhân số của nhân tố bằng cách tính
trung bình cộng của các biến quan sát thuộc nhân
tố đó. Các biến trong mô hình hồi quy tuyến tính
bội được giải thích qua Bảng 2.

2.2.2 Phân tích hồi quy

Bảng 3 cho kết quả có 5 biến đảm bảo có ý

SAT1
Nhìn chung, ông/bà hài lòng với cuộc sống

hiện tại của gia đình ở địa phương với những
thay đổi sau khi có KCN.

SAT2
Sự hình thành của KCN đã có tác động tích

cực hơn về mọi mặt trong đời sống cũng như
sinh kế của gia đình ông/bà.

SAT3
Hiện nay, cộng đồng nơi đang sinh sống là “lý

tưởng” theo suy nghĩ riêng của ông/bà.
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nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (Significance
<0,05). Mô hình có r2 điều chỉnh là 0,341 cho biết
34,1% sự hài lòng của cộng đồng được giải thích
bởi các biến trong mô hình hồi quy. Các kiểm định
tính phù hợp của mô hình, hiện tượng đa cộng
tuyến và tính ổn định phương sai của sai số đã
thực hiện không có hiện tượng vi phạm. phương
trình hồi quy dự đoán mức độ tác động của các
nhân tố đến sự hài lòng chung của cộng đồng được
xác định như sau:

Sat = 0,734 + 0,298*F2 +  0,252*F4 +
0,190*F7 + 0,101 *F9 – 0,068*F3

giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 
- Khi người dân đánh giá yếu tố “Chính quyền

địa phương (F2)” tăng thêm 1 điểm thì sự hài lòng
của cộng đồng tăng thêm 0,298 điểm (tương ứng
hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa là 0,298).

- Khi người dân đánh giá yếu tố “Cơ hội tìm
kiếm việc làm và thu nhập (F4)” tăng thêm 1
điểm thì sự hài lòng của cộng đồng tăng thêm
0,252 điểm (tương ứng hệ số tương quan chưa được
chuẩn hóa là 0,252).

- Khi người dân đánh giá yếu tố “tính ổn định
trong thu nhập, việc làm (F7)” tăng thêm 1 điểm
thì sự hài lòng của cộng đồng tăng thêm 0,190
điểm (tương ứng hệ số tương quan chưa được
chuẩn hóa là 0,190).

- Khi người dân đánh giá yếu tố “Chất lượng
hạ tầng giao thông (F9)” tăng thêm 1 điểm thì sự
hài lòng của cộng đồng tăng thêm 0,101 điểm
(tương ứng hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa
là 0,101).

- Khi người dân đánh giá yếu tố “Môi trường
sức khỏe (F9)” tăng thêm 1 điểm thì sự hài lòng
của cộng đồng giảm bớt đi 0,068 điểm (tương ứng
hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa là -0,068).

3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng

có 5 nhân tố thật sự có tác động đến sự hài lòng
của cộng đồng dân cư địa phương theo thứ tự tầm
quan trọng đó là: 

- Cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập: Đem
đến nhiều cơ hội sinh kế.

- Chính quyền địa phương: Đóng vai trò điều
hành và quản lý cộng đồng hiệu quả.

- tính ổn định trong thu nhập, việc làm: Đảm
bảo sự ổn định cho cuộc sống.

- Môi trường – sức khỏe: Cung cấp nơi ở cho

Nhân tố Biến
quan sát

Loại
thang

đo

Dấu kỳ
vọngTên nhân tố Ký hiệu

Mức độ hài lòng
chung của cộng
đồng

SAT
SAT1,
SAT2,
SAT3

Khoảng

1. Chất lượng
nguồn nước và
dịch vụ vệ sinh
môi trường

F1

HEA2,
HEA4,
ENV3,
ENV5,
ENV6,
INF4,
INF5,
PUS4

Khoảng +

2. Chính quyền
địa phương

F2

GOV1,
GOV2,
GOV3,
GOV4,
GOV5,
GOV6,
GOV7

Khoảng +

3. Môi trường –
sức khỏe

F3

ENV2,
ENV4,
HEA1,
HEA3

Khoảng -

4. Cơ hội tìm kiếm
việc làm và thu
nhập

F4

INC1,
INC3,
EMP1,
EMP4

Khoảng +

5. Tính gắn kết xã
hội

F5

SOL1,
SOL3,
SOL5,
SOL6

Khoảng +

6. Đời sống văn
hóa, an ninh xã
hội

F6
CUL4,
CUL5,
CUL6

Khoảng +

7. Tính ổn định
trong thu nhập,
việc làm

F7
INC2,
EMP2

Khoảng +

8. Phát triển dịch
vụ giáo dục, đào
tạo và dạy nghề

F8
PUS7,
PUS8,
GOV8

Khoảng +

9. Chất lượng hạ
tầng giao thông

F9
PUS1,
INF1,
HOU2

Khoảng +

10. Dịch vụ tiện
ích công

F10
PUS3,
PUS5,
PUS6

Khoảng +

11. Hoạt động
văn hóa, giải trí

F11
CUL2,
CUL3

Khoảng +

12. Giá điện hợp
lý

F12 INF3 Khoảng +

Bảng 2. Diễn giải các biến trong mô hình 

hồi quy tuyến tính bội
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dân cư được sinh sống trong một môi trường trong
lành, thân thiện.

- Chất lượng hạ tầng giao thông: Cộng đồng
phải được liên kết tốt bằng dịch vụ giao thông tốt
để kết nối người dân với công việc, chăm sóc y tế
và các dịch vụ khác.

trong khi đó, những nhân tố phi kinh tế liên
quan đến các hoạt động văn hóa giải trí, an ninh
xã hội của cộng đồng, tính gắn kết xã hội, các dịch
vụ tiện ích công cộng, dịch vụ đào tạo giáo dục và
dạy nghề là những yếu tố không ảnh hưởng đến
sự hài lòng của cư dân địa phương nơi đây. Kết
quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những thuộc tính
cá nhân của người khảo sát như: giới tính, độ tuổi,
trình độ học vấn, nghề nghiệp, quy mô hộ gia
đình, thời gian sinh sống tại địa phương cũng
không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá sự hài
lòng của cộng đồng.

4. Một số gợi ý chính sách
từ những kết quả nghiên cứu đạt được, các

chính sách sau đây nên được quan tâm trong việc
hướng đến xây dựng một cộng đồng bền vững tại
địa phương:

Thứ nhất, giải quyết vấn đề việc làm và thu
nhập, đặc biệt là những hộ gia đình mất đất nông
nghiệp do phát triển KCn, trong những năm tới
là tập trung nguồn lực của các nhà đầu tư, của nhà
nước và địa phương, của các doanh nghiệp trong
KCn để đào tạo nghề mới cho nông dân và lao
động trẻ tại địa phương, từ đó thu hút họ vào các
KCn và chuyển đổi ngành nghề phi nông nghiệp
trên địa bàn. hoàn thiện quy hoạch KCn gắn với

quy hoạch các vùng tái định cư, ổn định nơi ăn
chốn ở cho cộng đồng dân cư địa phương, đặc biệt
là những đối tượng bị thu hồi đất để xây dựng
KCn.

Thứ hai, chính quyền địa phương cần nâng
cao năng lực quản lý, điều hành và hoạt động có
hiệu quả trên các khía cạnh: (1) giải quyết công
việc có quy trình, thủ tục đơn giản, khoa học và
nhanh chóng; (2) phong cách phục vụ của cán bộ
công chức: thái độ cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và
đáp ứng tốt các nhu cầu của cộng đồng dân cư địa
phương trong phạm vi và chức năng của mình; (3)
quan tâm giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng:
điện, nước sạch cho sinh hoạt, trường học, trạm y
tế, hệ thống giao thông nông thôn, cải thiện dịch
vụ vệ sinh môi trường và cảnh quan trên cơ sở có
sự tham gia của người dân, thông tin đầy đủ đến
người dân; (4) có chính sách đào tạo dạy nghề, hỗ
trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, đặc
biệt là đối tượng lao động thanh niên địa phương.

Thứ ba, để hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm
môi trường ở các khu vực lân cận trong và ngoài
KCn, tỉnh Bến tre nên quan tâm đến nâng cao
hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm định và
giám sát các công trình đầu tư xây dựng hệ thống
xử lý nước thải, chất thải; đặc biệt, những vấn đề
này cần gắn liền với quá trình xây dựng cơ sở hạ
tầng trước khi đưa KCn vào hoạt động. Bên cạnh
thực hiện các giải pháp hạn chế tác động ô nhiễm
môi trường trong các KCn, tỉnh Bến tre cần đặc
biệt chú trọng đến quy hoạch vị trí khu tái định
cư cho những hộ gia đình bị thu hồi đất cho xây
dựng KCn theo hướng xa khu vực đã quy hoạch

Hệ số chưa 
chuẩn hóa

(Unstandardized 
Coefficients)

Hệ số 
chuẩn hóa

(Standardized
Coefficients)

Giá trị t
Mức ý nghĩa (Sig.)

Thống kê cộng tuyến
(Collinearity Statistics)

B Sai số
chuẩn Beta Tolerance VIF

(Constant) 0,734 0,267 2,754 0,006

F2 0,298 0,052 0,257 5,708 0,000 0,826 1,210

F4 0,252 0,037 0,289 6,723 0,000 0,903 1,108

F7 0,190 0,033 0,242 5,670 0,000 0,920 1,087

F9 0,101 0,045 0,096 2,231 0,026 0,901 1,110

F3 -0,068 0,031 -0,098 -2,215 0,027 0,849 1,178

Bảng 3. Kết quả hồi quy
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KCn để tránh tác động do khói bụi, tiếng ồn và
nước thải từ hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến
sức khỏe và đời sống của cộng đồng dân cư xung
quanh.

Thứ tư, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông của địa phương theo
phương thức nhà nước và nhân dân cùng đầu tư,
chính quyền địa phương quản lý. ngoài nguồn vốn
đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn oDa,
tỉnh cần có chính sách chủ động khuyến khích các
hình thức đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực
tiếp nước ngoài thông qua hình thức Bt (xây dựng
– chuyển giao). Đối với cấp huyện, nên chủ trì huy
động nguồn lực tại chỗ các nguồn vốn, kinh phí
đóng góp từ các đơn vị doanh nghiệp, các nhà đầu
tư đóng trên địa bàn. Đối với cấp xã, là địa bàn
thực hiện chủ chốt và trực tiếp hưởng thụ thành
quả từ việc phát triển hạ tầng giao thông, tập
trung huy động kinh phí đóng góp từ cộng đồng
dân cư địa phương để đầu tư vào hệ thống đường
giao thông nội bộ trong xã. 

Cuối cùng, cần chú trọng đến vấn đề quy
hoạch phát triển các KCn phải tính đến sự đồng
bộ ngay từ khâu thiết kế quy hoạch:

+ Định hướng lâu dài là khai thác sử dụng có
hiệu quả quỹ đất dành cho các KCn đã có, chủ yếu
là thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để
lấp đầy diện tích. Việc xây dựng các KCn mới
nhất thiết phải thận trọng, tiết kiệm đất nông
nghiệp, có tính khả thi, và đặc biệt là những vị
trí có ít người dân sinh sống. phát triển KCn quy
mô vừa và nhỏ là chủ yếu để giảm bớt diện tích
đất nông nghiệp bị thu hồi. 

+ Chú trọng đến tính đồng bộ, quan tâm đến
sự phát triển cân đối giữa trong và ngoài KCn:

đó là tính cân đối giữa nhu cầu lấp đầy các KCn
với nguồn nhân lực phải được chuẩn bị tốt; giữa
chất lượng thiết bị đưa vào các KCn với vấn đề ô
nhiễm môi trường; giữa vấn đề chăm lo đời sống
vật chất và đời sống tinh thần phục vụ đời sống
cho cộng đồng địa phương: trường học, bệnh viện,
nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, và các công trình
văn hóa…n
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Phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao

LỜI CẢM ƠN
nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt nam 21/6/2010, 20 năm thành lập và xuất

bản số đầu tiên của tạp chí phát triển Kinh tế, các cơ quan chính quyền, các trường đại học trong
và ngoài tp.hCM, Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban lãnh đạo và
CBCC tạp chí Kinh tế và phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban lãnh đạo các tạp chí
bạn,  Đảng uỷ, Bgh, Công đoàn, Đoàn tn, các phòng, Ban, Khoa, trung tâm trường Đại học Kinh
tế tp.hCM, các doanh nghiệp, cộng tác viên và bạn đọc đã tham dự Lễ kỷ niệm, gởi thư, thiệp,
lẵng hoa, quà tặng và lời chúc mừng đến tạp chí phát triển Kinh tế.

hội đồng biên tập và toàn thể CBCC tạp chí phát triển Kinh tế trân trọng cảm ơn những tình
cảm tốt đẹp đó và sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự quý mến và tin tưởng của bạn đọc
trong và ngoài trường.
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